Kính gửi:  Các Đơn vị trực thuộc
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I. Phòng Tài chính - Kế toán - Kế hoạch gửi Bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013. Đề nghị các đơn vị tổng hợp đóng góp ý kiến sửa đổi bổ xung quy chế và gửi về hòm thư của đơn vị hoặc đóng góp ý kiến trong Hội nghị cán bộ công chức.
Dự thảo

quy chế chi tiêu nội bộ 2013
(Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP)
(Ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-CVĐTNĐKVI ngày  01 tháng 02 năm 2013)

Phần I: Những vấn đề chung

1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong toàn đơn vị Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I. Đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và sử dụng kinh phí có hiệu quả.

2. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm: nội dung thu, chi trong phạm vi quy định hiện hành của Nhà nước và có những nội dung chi đặc thù của Cảng vụ.

3. Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi dân chủ công khai trong đơn vị. Có ý kiến thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn. Quy chế chi tiêu nội bộ là văn bản để Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quản lý tài chính của đơn vị và Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản làm căn cứ kiểm soát.

4. Tất cả các nguồn thu phải chịu sự quản lý phản ánh trên sổ sách của đơn vị. Mọi khoản thu (áp dụng thu, định mức thu) ngoài quy định của Nhà nước phải do Giám đốc quy định. Nghiêm cấm các Đại diện, Phòng trực thuộc tự thu, tự chi riêng mà không qua sổ sách của đơn vị.

5. Động viên CBCNV tập trung sức lực trí tuệ cho việc xây dựng đơn vị. Đầu tư  về nhân lực. Cơ sở vật chất cho việc phát triển đơn vị. Có nhiều biện pháp tích cực chủ động để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Mặt khác phải tiết kiệm các chi phí nhằm tăng thu nhập cho CBCBCVC trong đơn vị.

6. Quy chế chi tiêu nội bộ có giá trị lâu dài, định kỳ hàng năm sẽ thông qua tại Hội nghị Cán bộ công chức của đơn vị để điều chỉnh bổ sung và sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp để hoàn thiện. Những vấn đề phát sinh chưa có quy định Giám đốc sẽ xem xét quyết định.

Phần II. Nguyên tắc xây dựng quy chế.

1. Khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi thống nhất trong toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sử dụng các nguồn kinh phí chủ động, có hiệu quả và thống nhất trong công tác quản lý. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ ưu tiên nguồn tài chính để thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi nghiệp vụ để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động, tạo điều kiện từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị.

3. Các tiêu chuẩn, định mức thu, chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Giám đốc điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

4. Quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở pháp lý để Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi và gửi Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam để theo dõi, giám sát thực hiện. 

5. Các tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi sau đây Đơn vị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước: 

5.1. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại  trong cơ quan  nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

5.2. Tiêu chuẩn về nhà làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 5/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

5.3. Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

5.4. Chế độ đi công tác tại nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo.

5.5. Chế độ tiếp khách thực hiện theo quy định tại thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Phần III: hình thành các nguồn thu tài chính

Thu sự nghiệp của đơn vị gồm (Hình thành các nguồn)

1. Thu phí

a. Tàu sông:

- Thực hiện thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tại Cảng vụ Đường thủy nội địa như sau:

b. Tàu pha sông biển:

- Thực hiện theo quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 01/01/2008 về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải.

c. Cấp phép Cảng bến:

- Theo thông tư số 47/2005-BTC ngày 08/6/2005 về việc hướng dấn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ.

Phần IV: Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

* Nội dung chi:

1. Tiền lương và tiền công

2. Công tác phí

3. Chi tiêu Hội nghị

4. Chi điên thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

5. Trang bị quản lý thiết bị sử dụng điện chiếu sáng cơ quan.

6. Sử dụng văn phòng phẩm

7. Chi phí thuê văn phòng làm việc.

8. Chi phí thuê trông coi xuồng.

9. Chi phí mua nước sinh hoạt của dân bằng xe công nông.

10. Chi   phí tiếp khách. (Do nhà hàng không đồng ý thanh toán chuyển khoản)

11. Chi  phí nhiên liệu cho tàu, xuồng công tác và ô tô đi công tác dài ngày không về nơi ký hợp đồng cấp nhiên liệu được. 

12. Chi  phí thuê phòng nghỉ và dịch vụ khác khi đi công tác ngoài tỉnh.

13. Chi  phí thuê nhân công sửa chữa thường xuyên: nhà, điện, nước, thông tin liên lạc, vật rẻ mau hỏng, vệ sinh và thiết bị máy móc khác.

14. Chi phí: Hiếu, hỷ, sinh nhật và các chi khác.

15. Các nội dung chi sau không thuộc phạm vi điều chỉnh trong quy chế

- Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô

- Tiêu chuẩn về nhà làm việc

- Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Kinh phí chương trình các mục tiêu quốc gia 

- Nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao

- Kinh phí nghiêm cứu đề tài khoa học Nhà nước, Bộ, Ngành.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Kinh phí mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định.
a.  Quy Chế về trả lương, tiền l​ương tăng thêm và thƯởng cho CBCNV

(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ-CVĐTNĐKVI ngày 01 tháng 02 năm 2013)

- Sau khi thống nhất trong lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I.

- Nay Giám đốc ban hành "Quy định tạm thời về trả lương, tiền lương tăng thêm và thưởng cho CBCNV trong cơ quan " như sau:

I. nguyên tắc

1- Quỹ tiền lương của toàn cơ quan được chi theo dự toán kế hoạch tiền lương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền lương của mỗi CBCNV được trả trên cơ sở lương cấp bậc và công việc được phân công.

2- Quỹ lương tiết kiệm được để điều chỉnh tiền lương tăng thêm (theo cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp có thu) được xác định từ các nguồn sau:

+ Do tiết kiệm quỹ lương.

+ Do tiết kiệm chi phí quản lý.

+ Do tiết kiệm từ các nguồn khác.

Tiền lương điều chỉnh tăng thêm của mỗi CBCNV đươc trả dựa trên cơ sở cấp bậc công việc được phân công, có tính đến các yếu tố trình độ đào tạo, thâm niên công tác và hiệu quả, chất lượng công tác hàng tháng, được đánh giá bằng việc phân hạng A,B,C.

3-Tiền thưởng:

Quỹ tiền thưởng của toàn cơ quan được xác định từ nguồn được duyệt theo Quy định: Bình quân mỗi người 03 tháng lương/năm và từ các nguồn tiết kiệm khác.

Tiền thưởng được chi cho CBCNV vào dịp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý, năm và các ngày lễ, tết .... có tính đến mức độ trách nhiệm, chất lượng công tác của CBCNV.

Ngoài ra tiền thưởng còn được chi cho những CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm hoặc đột xuất, được tính theo Quy định hiện hành.

II. cách tính trả lương, tiền lương điều chỉnh tăng thêm, tiền thưởng 

1- Tiền lương:

Tiền lương của mỗi CBCNV được thanh toán trên cơ sở lương cấp bặc, chức vụ và các loại phụ cấp khác (nếu có) Quy định tại Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2- Tiền lương được điều chỉnh tăng thêm:

Tiền lương được điều chỉnh tăng thêm của mỗi CBCNV, mỗi tháng tối đa không được vượt quá 2,5 lần tiền lương cấp bậc, công việc hiện hưởng. Được xác định theo mức độ hoàn thành công việc và hiệu quả của công việc được giao, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và tinh thần xây dựng đơn vị của mỗi CBCNV.

Số tiền lương tăng thêm này được tính theo công thức sau:

Ltt = Kct x L®m x Ktn

Trong đó:

- Ltt: Tiền lương tăng thêm của mỗi CBCNV nằm trong khoảng 0,1 ≤ Ltt ≤ 2,5.

- Kct: Hệ số chất lượng công tác được đánh giá thông qua việc phân hạng công tác theo A, B, C.

- Loại A: Kct = 1,3

- Loại B: Kct = 1,0

- Loại C: Kct = 0,7

- Lđm: Tiền lương định mức điều chỉnh tăng thêm, được xác định dựa trên cơ sở tùy theo từng tháng.

- Ktn: Mức độ trách nhiệm của mỗi CBCNV trong cơ quan được phân thành các nhóm như sau:

+ Nhân viên có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1

+ Phó phòng và các chức vụ tương đương có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,25

+ Trưởng phòng và các chức vụ tương đương có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,4

+ Kế toán trưởng: Ktn = 1,5

+ Phó Giám đốc có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,6

+ Giám đốc có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,8

3. Phân hạng công tác:

a. Loại A: Có hệ số công tác Kct = 1,3

Là những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và xây dựng đơn vị tốt, chủ động đề xuất, giải quyết kịp thời công việc được giao, phục vụ tốt cho công tác, không vi phạm các chế độ chính sách của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan. Có đủ số ngày công làm việc trong tháng.

b. Loại B: Có hệ số công tác Kct = 1,0

Là những cá nhân hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và xây dựng đơn vị tốt. Không vi phạm các chế độ chính sách của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan. Có đủ số ngày công làm việc trong tháng.

c. Loại C: Có hệ số công tác Kct = 0,7

Là những cá nhân chưa đạt được các tiêu chuẩn của Loại A, Loại B nêu ở trên. Không vi phạm các chế độ chính sách của Nhà nước và nội quy, Quy định của cơ quan.

4. Những điểm cần chú ý:

a. Những ngày được coi là ngày làm việc: 

- Những ngày thực tế làm việc (không tính ngày làm việc thêm giờ).

- Những ngày đi học tại chức, bổ túc, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chế độ, nhưng phải được cơ quan cử đi học. Những ngày nghỉ phép theo chế độ.

b. Những ngày không được tính là ngày làm việc:

- Những ngày nghỉ tự do, tự túc.

5. Tiền thưởng: Tiền thưởng của mỗi CBCNV được xác định như sau:

a. Tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ, tết:

Tiền thưởng nhân dịp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý, năm và các ngày lễ, tết được xác định theo mức độ trách nhiệm của mỗi CBCNV cụ thể được tính theo công thức sau:

Tt = T®m x Kct x Ktn

Trong đó:

- Tt: Tiền thưởng của mỗi CBCNV.

- Tđm: Số tiền thưởng định mức theo từng đợt nhân ngày lễ, Tết.

- Kct: Hệ số chất lượng công tác được đánh giá thông qua việc phân hạng công tác theo A, B, C

+ Loại A: Kct = 1,3

+ Loại B: Kct = 1,0

+ Loại C: Kct = 0,7

- Ktn: Mức độ trách nhiệm của mỗi CBCNV trong cơ quan được phân thành các nhóm sau:

+ Nhân viên, có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1

+ Phó phòng và các chức vụ tương đương có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,25

+ Trưởng phòng và các chức vụ tương đương có hệ số trách nhiệm:Ktn = 1,4

+ Kế toán trưởng: Ktn = 1,5

+ Phó Giám đốc có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,6

+ Giám đốc có hệ số trách nhiệm: Ktn = 1,8

b. Tiền thưởng cho CBCNV về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm hoặc đột xuất:

Mức thưởng được áp dụng theo Quy định hiện hành.

III. tổ chức thực hiện:

- Hàng tháng căn cứ vào quỹ lương, các chi phia tiết kiệm được, quỹ tiền thưởng đã được duyệt và tình hình chi phí thực tế của cơ quan. Giám đốc sẽ quyết định việc trả lương, tiền lương tăng thêm được chi trong tháng của toàn cơ quan.

- Hàng tháng căn cứ vào văn bản đề nghị phân hạng chất lượng công tác cho mỗi cá nhân của các đơn vị trong cơ quan. Hội đồng thi đua họp xét phân hạng công tác từng tháng hoặc mỗi đợt cho mỗi CBCNV theo Quy định.

- Căn cứ vào quỹ tiền thưởng thực tế, Giám đốc sẽ quyết định tiền thưởng định mức mỗi đợt nhân dịp lễ, tết.

- Căn cứ vào các cơ sở trên Phòng TC-HC và Phòng TC-KT-KH tính toán trả lương, tiền lương tăng thêm và tiền thưởng cho mỗi CBCNV.

B. quy chế chi tiêu hội nghị, tiếp khách việc hiếu hỷ, ốm đau và công tác xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ - CVĐTNĐKVI ngày 01 tháng 02 năm 2013)

I. Những Quy định chung:

       1 - Các phòng ban và Đại diện phải lập kế hoạch chương trình hội nghị, hội thảo, tiếp xúc trong năm (kèm theo dự trù kinh phí) được phân khai quý, tháng và được thể hiện qua chương trình công tác được lãnh đạo cơ quan duyệt.

       2 - Các hội nghị với Quy mô lớn (như đón nhận huân chương, hội thi ngành ...) phải được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam bằng văn bản. 

       3 - Bộ phận được giao tổ chức hội nghị phải chuẩn bị nội dung cụ thể, thiết thực, cân nhắc kỹ số lượng, thành phần đại biểu, thời gian, địa điểm tổ chức, đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả.

II.  Những Quy định cụ thể:

   1. Về tổ chức hội nghị 

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể là:
       a. Đối với hội nghị lớn bao gồm các chi phí: 

+ Thuê hội trường (nếu có), nước uống, hoa, tiền làm thêm giờ phục vụ hội nghị, trang trí hội trường, in ấn tài liệu ...

        + Về mức hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tối đa:  100.000 – 150.000 đ/người/ ngày. 

        + Công việc in ấn tài liệu do phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện.
        + Về tiền ngủ: Đối với đại biểu hoặc khách mời. 
 Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là: 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng;

 Đối với các đối tượng cán bộ, công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

- Đối với hội nghị hội thảo giao ban hàng tháng, quý, năm và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ CBCNVC từ các đơn vị cơ sở về Hải Phòng được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.00 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng;

b. Thủ tục chứng từ thanh quyết toán các hội nghị nêu trên phải tuân theo chế độ tài chính hiện hành và các quy chế nội bộ cơ quan.

   2. Về tổ chức tiếp khách:

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước:  
a. Khách đến làm việc với cơ quan, phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tiếp đón bố trí để lãnh đạo tiếp khách và làm việc theo chức năng, nhiệm vụ đã Quy định.

         b. Mức chi tiếp khách:

- Trường hợp đối với khách làm việc tại cơ quan, đơn vị chi uống nước mức chi tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày.

- Chi mời cơm đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, trường hợp xét thấy cần thiết thì tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp tối đa không quá 200.000 đồng/xuất.

- Các bộ phận tham mưu căn cứ vào từng đoàn khách làm giấy đề nghị giám đốc cơ quan duyệt, làm cơ sở chi tiếp khách, làm căn cứ chi và thanh quyết toán.

c. Công tác lễ tân, khánh tiết, đoàn thể xã hội:
        Được triển khai nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành, các ngày lễ tết cổ truyền, các ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể (3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6 2/9, 22/12…)

        Kinh phí trang trí cơ quan do phòng Tổ chức - Hành chính bố trí thực hiện với từng nghi lễ cho phù hợp.

        Kinh phí tiếp tân từ 100.000 đồng – 200.000 đồng cho một lần kỷ niệm. Bộ phận được giao tổ chức thực hiện làm thủ tục trình Giám đốc duyệt để triển khai.

        Trường hợp đặc biệt, khi cơ quan được huy động tham gia các ngày lễ lớn thì chi phí được giải quyết theo Quy định chung, không áp dụng định mức trên.

        Các quan hệ với địa phương, ngành về công tác môi trường, xã hội khi địa phương, ngành có yêu cầu mức hỗ trợ phòng Tổ chức - Hành chính và Công đoàn đề xuất để Giám đốc giải quyết cụ thể.

c. quy chế thanh toán tiền công tác phí
(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ - CVĐTNĐKV1 ngày 01 tháng 02 năm 2013)

I. Quy định chung:

       - Cán bộ công chức trong cơ quan đi công tác phải đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. Tất cả cán bộ, nhân viên thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I khi đi công tác đều phải báo cáo với cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:

       - Các đồng chí phó Giám đốc có chương trình đi công tác phải báo cáo Giám đốc.

       - Các đồng chí trưởng phòng, trưởng Đại diện đi công tác phải báo cáo Giám đốc hoặc  phó Giám đốc phụ trách, đồng thời thông báo cho phòng Tổ chức - Hành chính biết để theo dõi.

       - Cán bộ các bộ phận đi công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo phòng, đồng thời phải có chương trình công tác, nội dung, thời hạn, nơi đến làm việc và phải được cấp có thẩm quyền đồng ý.

       - Kết thúc chuyến công tác, cán bộ đi công tác phải có báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp với lãnh đạo.

II. Quy định cụ thể:

1. Công tác phí

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể là:

Thanh toán theo hóa đơn thực tế 
- Đối với các đối tượng lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng.
- Đi công tác ở các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, thành phố là đôi thị loại I thuộc tỉnh:

+ Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là: 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng cán bộ, công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

- Đi công tác tại các vùng còn lại:

+ Đối với các đối tượng Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là: 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng cán bộ, công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng cán bộ công chức còn lại) thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt quá mức tiền thuê phòng  của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng).

- Trường hợp cán bộ công chức được cử đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn cao hơn tiêu chuẩn của cán bộ công chức, thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Giám đốc xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

* Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác:

a. Người đi công tác được thanh toán tiền tàu, xe bao gồm: Vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan đến nơi công tác và ngược lại, cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của người đi công tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Giá vé trên không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

b. Căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao, Giám đốc xem xét duyệt thanh toán tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe cho cán bộ, công chức đi công tác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

c. Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận với chủ phương tiện (có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó cho phù hợp).

d. Trường hợp người đi công tác sử dụng xe ô tô cơ quan, phương tiện do cơ quan thuê hoặc cơ quan bố trí thì người đi công tác không đựơc thanh toán tiền tàu xe.

* Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

- Đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác mà người đi công tác phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên được cơ quan thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số ki lô mét (km) thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do Giám đốc quy định căn cứ theo số km thực tế với mức giá thuê phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương.

- Đối với các cán bộ không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan trên 15 km mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì đựơc thanh toán tiền tự túc phương tiện tương đương với mức giá vé tàu, vé xe của tuyến đường đi công tác.

* Phụ cấp lưu trú:

- Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do đơn vị chi trả cho người đi công tác phải nghỉ lại nơi đến công tác để hỗ trợ tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi trở về đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác);

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác 70.000 đồng/ ngày/ng­êi
* Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng : 

   Đối với cán bộ, Cảng vụ viên thường xuyên đi công tác trong địa bàn quản lý của Đại diện. Để tiết kiệm sử dụng Xuồng máy được thanh toán mức chi bằng 150.000 ®ång/th¸ng.
- Các trường hợp phát sinh do tính chất công việc cụ thể do Giám đốc duyệt.

Chứng từ thanh toán cho CBVC đi công tác gồm:

+ Giấy đi đường có ký duyệt của Ban Giám đốc và có dấu xác nhận của cơ quan đến công tác.

+ Hoá đơn thuê chỗ ở nơi đến công tác, vé tàu xe, cầu, đường, phà, cước hành lý. Trường hợp khoán thì không cần loại chứng từ này để thanh toán.
* Trường hợp đặc thù đối với Đại hiện đang quản lý vùng nước đảo Quan Lạn. Hàng tháng Cảng vụ viên thường xuyên phải đi lại thay ca kiểm tra. Do phải đi phương tiện ngoài không có vé. Khoán chi tiền đi lại cho CBCNV của Đại diện mỗi tháng là 300.000 đồng/người/tháng (Mỗi tháng không 02 CVV và 01 lãnh đạo kiểm tra).
D. quy chế quản lý và sử dụng máy điện thoại - FAX
(Ban hành theo Quyết định số:   QĐ - CVĐTNĐKVI ngày 01 tháng 02 năm 2013)

I.  những Quy định chung:

       1 - Các máy điện thoại, máy fax trang bị trong cơ quan Cảng vụ ĐTNĐ khu vựcI nhằm phục vụ cho nhu cầu công tác của cơ quan phải được quản lý chặt chẽ, đúng Quy định, tuyệt đối không phục vụ cho mục đích cá nhân.

       2 - Trang bị phương tiện thông tin liên lạc căn cứ vào nhu cầu của từng bộ phận, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp trong phạm vi kinh phí được giao.

       3 - Thủ trưởng cơ quan, trưởng các bộ phận có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy điện thoại, máy fax, cá nhân nào sử dụng cho mục đích cá nhân phải tự thanh toán kinh phí.

II.  những Quy định cụ thể:

     1. Về quản lý sử dụng:

       - Máy điện thoại đặt tại phòng lãnh đạo cơ quan, chủ tịch Công đoàn, máy fax do phòng Tổ chức - Hành chính quản lý, riêng các máy này không thực hiện khoán chi. Máy điện thoại đặt tại các đơn vị (phòng, Đại diện) thì các đơn vị tự quản lý.

       - Không cho phép người ngoài cơ quan tự động vào sử dụng máy điện thoại, máy fax, khách đến phòng, ban làm việc có nhu cầu sử dụng điện thoại trên cơ sở đồng ý của lãnh đạo đơn vị. Không sử dung điện htoại, máy Fax vào mục đích cá nhân.

       - Tuyệt đối không được tự tháo gỡ hoặc di chuyển máy ngoài phạm vi phòng làm việc, phải bảo quản giữ gìn máy sạch sẽ, khi hư hỏng hoặc có sự cố phải thông báo cho phòng Tổ chức - Hành chính để giải quyết.

     2. Về kinh phí khoán chi:

       a. Khoán chi đối với các phòng:

       Dựa trên cơ sở số tiền chi trả thực tế hàng năm, nay cơ quan giao mức chi tiền điện thoại hàng tháng cho các đơn vị cụ thể như sau: (Địa chỉ cơ quan làm trung tâm)

        - Các phòng                             :  500.000 đồng/tháng.

  - Các Đại diện ngoại tỉnh        :  Khoán cho cảng vụ viên hàng tháng 

    + Các tổ ngoại tỉnh                :  Khoán cho cảng vụ viên hàng tháng

  - Các Đại diện nội tỉnh            :  Khoán cho cảng vụ viên hàng tháng

    + Các tổ nội tỉnh                    :  Khoán cho cảng vụ viên hàng tháng

       b. Mức khoán chi cá nhân:

       - Căn cứ vào Quyết định số 179/2002/ QP - TTg ngày 16/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ xung Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 78/ 2001/QĐ - TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ) Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I  thực hiện mức khoán sử dụng điện thoại:

+ Giám đốc                                   

                         :  400.000 ®/ tháng.

+ Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (điện thoại di động)   :  300.000 ®/ tháng.

+ Trưởng phòng và tương đương:            

               :  250.000 ®/ tháng.

+ Phó trưởng phòng và tương đương:                                     :   200.000 đ/tháng.

+ Lái xe:                                                                                 :   150.000 đ/tháng.

Chú ý:

 - Mức thanh toán Quy định trên được tính theo hàng tháng không được bù trừ giữa các tháng trong năm.

         - Tổ chức thực hiện: Hàng tháng phòng Tổ chức - Hành chính lập chứng từ thanh toán khoán chi kinh phí điện thoại đối với cá nhân, chuyển về phòng Tài chính làm cơ sở đối chiếu thanh toán, báo cáo Giám đốc duyệt để chi.

3. Thời gian và cơ chế khoán chi:

       - Thời gian từ 01/02/2010.

       - Các phòng, Đại diện có trách nhiệm quản lý ghi chép các lần gọi điện thoại hàng tháng của đơn vị mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra với bưu điện khi thanh toán (có mẫu kèm theo).

        - Giao cho phòng TC-KT-KH  theo dõi chi phí điện thoại của các đơn vị trong cơ quan. Hàng tháng phòng TC-KT-KH căn cứ vào bảng kê thanh toán cước phí viễn thông của bưu điện Hải Phòng, Quảng Ninh làm cơ sở đối chiếu thanh toán với các phòng, Đại diện, tổng hợp báo cáo Giám đốc. Nếu đơn vị nào vượt  mức khoán  phải nộp bù (hoặc trừ  vào lương), nếu đơn vị nào tiết kiệm dưới mức khoán sẽ được xét thưởng. 
e. quy chế sử dụng điện, nước và văn phòng phẩm
(Ban hành theo Quyết định số:   /QĐ- CVI ngày 01 tháng 02 năm 2013)

I. QuY định chung

Nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả để tăng thêm thu nhập Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I quy định việc sử dụng điện nước và văn phòng phẩm như sau:

II.  những Quy định cụ thể:

     1. Sử dụng điện, nước sinh hoạt:

      a.  Sử dụng điện:

        - Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng điện. 

        - Không được phục vụ các nhu cầu cá nhân (sắc thuốc, nấu ăn...).

        - Hết giờ làm việc các phòng, ban phải tắt các thiết bị dùng điện. 

        - Các thiết bị chiếu sáng dùng vào mục đích làm việc, bảo vệ cơ quan không dùng vào mục đích cá nhân.

        - Các trang thiết bị sử dụng điện năng của đơn vị chỉ phục vụ cho làm việc tập thể không dùng vào mục đích khác. Không lấy thêm các thiết bị và sử dụng điện khi chưa có sự đồng ý của giám đốc.

        - Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới điện và báo cáo tình hình sử dụng điện hàng tháng, tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp quản lý có hiệu quả. 

       - Các đại diện khoán sử dụng theo đầu người hàng tháng.

     b.  Sử dụng nước sinh hoạt:

       - Khi dùng nước xong phải khoá vòi nước (Trường hợp mở vòi nước mà không có nước phải lưu ý khoá lại).

       - Nhân viên phục vụ và bảo vệ cơ quan hàng ngày phải kiểm tra thường xuyên hệ thống vòi nước của cơ quan. 

     2. Chè, nước uống

       Phòng Tổ chức -  Hành chính chịu trách nhiệm bố trí nước uống cho cơ quan gồm nước chè và  nước lọc.

     3. Sử dụng văn phòng phẩm

          Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng TCKT - KH luôn đảm bảo văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ kịp thời cho các hoạt động chung.   

          Việc cấp phát văn phòng phẩm theo nguyên tắc:

        -  Đối với khối văn phòng: 

Căn cứ nhu cầu thực tế các phòng nghiệp vụ hàng quí nên dự toán trình Lãnh đạo duyệt về việc cấp phát văn phòng phẩm thiết yếu như bút bi, bút dạ, bút viết bảng, bút xoá, bút chì, sổ ghi chép, giấy in, giấy fax, cặp lưu trữ tài liệu, mực in máy vi tính... ... (dùng chung trong phòng) trên cơ sở thực hành tiết kiệm 

+ Việc in ấn tài liệu: Tài liệu phải được in hai mặt, văn thư không đóng dấu phát chuyển văn bản in một mặt, trừ trường hợp đặc biệt được Giám đốc duyệt.

Cuối tháng phòng Tổ chức - Hành chính có báo cáo sử dụng văn phòng phẩm của tháng đó và dự trù mua tiếp tháng sau kèm theo giấy báo giá.

+ Chi mua sách báo, tạp chí và đăng tải trên các thông tin đại chúng về công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các thông tin khác.

+ Chi mua tủ sách pháp luật, sách và các tài liệu liên quan khác.

+ Chi mua thiết bị văn phòng, giường tủ, chăn ga, màn phục vụ ca trực ban đêm.

III. Khoán chi hành chính đối với các đại diện:

- Căn cứ vào số chi thực tế hàng tháng của các Đại diện.

- Căn cứ tính chất đặc thù của các tổ tại các nơi hẻo lánh, xa xôi. Nên sử dụng điện, nước, thông tin liên lạc còn gặp nhiều khó khăn.

- Căn cứ biên bản cuộc họp cán bộ chủ chốt Đơn vị: đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí, giảm bớt thủ tục hành chính, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Nay khoán chi: Điện, nước, điện thoại và văn phòng phẩm (như bút bi, bút dạ, bút viết bảng, bút xóa, bút chì, sổ ghi chép, giấy in, giấy fax, cặp lưu trữ tài liệu, mực in máy vi tính ..) khoán cho mỗi cá nhân trong Đại diện là: 170.000 đồng/người/tháng. Yêu cầu Trưởng Đại diện triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tết âm lịch chi mua túi quà tết gồm (bánh, kẹo, trà, thuốc …. ) từ 500.000 -800.000 đồng/Đại diện.
F. quy chế trích lập và sử dụng các quỹ
(Ban hành theo Quyết định số:   /QĐ-CVĐTNĐKVI ngày 01 tháng 02 năm 2013)

I. Trích lập các quỹ:

Hàng năm sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật số chênh lệch (nếu có) đơn vị trích lập các quỹ sau:

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp việc trích lập các quỹ do giám đốc quyết định sau khi có sự thống nhất với tổ chức công đoàn của đơn vị và tiến hành theo trình tự sau:


- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập mức tính 30% chênh lệch


- Quỹ khen thưỏng mức tính 40% chênh lệch 


- Quỹ phúc lợi mức tính 30% chênh lệch

Quỹ khen thưởng và phúc lợi mức tính tối đa không quá 3 tháng lương bình quân hàng năm.

II. Nội dung chi các quỹ:

Căn cứ vào số tồn quỹ giám đốc quyết định chi không quá các mức sau:

1. Chi quỹ phúc lợi:
* Việc hiếu - Việc hỷ và các công tác xã hội:

a) Việc hiếu:

- Được áp dụng trong các trường hợp:

+ Cán bộ công nhân viên chức.

+ Tứ thân phụ mẫu (Bố mẹ đẻ, Bố mẹ vợ hoặc chồng, là con, vợ hoặc chồng) của công nhân viên chức.

+ Công nhân viên chức và tứ thân phụ mẫu của CBCNV thuộc cơ quan Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I đã nghỉ hưu.

+ Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị trong ngành (kể cả tứ thân phụ mẫu).

+ Cán bộ ngoài ngành có quan hệ đặc biệt với cơ quan.

- Mức kinh phí qui định:

+ Đối với trong nội bộ cơ quan: Chi phí 500.000 đồng + 01 vòng hoa và 01 chuyến xe ca/01 vụ việc.

+ Các trường hợp đối ngoại: do Giám đốc duyệt cụ thể từng trường hợp để phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện.

b) Việc hỷ:

- Đối với bản thân CBCNV cơ quan, chúc mừng bằng tặng phẩm trị giá 300.000 đồng/01 trường hợp.

- Những trường hợp đối ngoại khác, đơn vị báo cáo để Giám đốc duyệt mức chi phí.

c) Thăm hỏi ốm đau:

- Các đối tượng Quy định tại mục a.

+ Nếu nằm bệnh viện, thăm tặng quà trị giá: 300.000 đồng - 600.000 đồng/đợt ốm.

+ Nếu nằm tại nhà thăm hỏi trị giá: 200.000 đồng - 400.000 đồng/đợt ốm.

- Ngày sinh nhật của CBCNV trong cơ quan:

Tất cả CBCNV được tặng 01 bưu thiếp chúc mừng 01 phần quà trị giá 100.000 đồng. Ngoài ra cán bộ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có thêm một bó hoa tươi trị giá không quá 150.000 đồng/01 bó.

- Cán bộ công nhân viên ngoài ngành ốm đau có quan hệ công tác với cơ quan, căn cứ từng trường hợp cụ thể do Giám đốc quyết định.

d) Trợ cấp:

- Trường hợp  CBCNV trong cơ quan qua đời trong khi làm nhiệm vụ tùy theo mức độ, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn thống nhất giải quyết trên cơ sở thực hành tiết kiệm.

- Trường hợp CBCNV trong cơ quan qua đời do đau ốm bệnh tật. Khó khăn đột xuất khác. Mức chi trợ cấp: 1.000.000 - 2.000.000 đồng/01 vụ việc.

- Trường hợp CBCNV khó khăn đột xuất, mức chi: 500.000 - 1.000.000 đồng/người, một năm không quá 02 lần.

e) Chi hỗ trợ Hội nghị Cán bộ công chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành, các ngày lễ tết cổ truyền, các ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể (3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, 22/12 ... ) mức chi từ: 100.000 đồng - 200.000 đồng/người/lần.

- Chi hỗ trợ cho các đơn vị, cơ quan, hữu quan trên địa bàn và các đơn vị có liên quan nhân ngày lễ, tết ... kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành, các ngày lễ tết cổ truyền, các ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể (3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, 22/12 ....) sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trình Giám đốc xem xét giải quyết.

- Chi hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị (tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên) kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành, các ngày lễ tết cổ truyền, các ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể (3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, 2/9, 22/12 ..). Các trường hợp trên căn cứ vào tình hình thực tế trình Giám đốc xem xét giải quyết.

+ Chi túi quà tết cho các đối tượng: CBCNV làm việc tại cơ quan và đã nghỉ hưu, đã qua đời, Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, Cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và các cơ quan hữu quan khác, Lãnh đạo từ vụ trưởng trở lên và tương đương, các ban ngành địa phương và trung ương: 500.000 đồng - 800.000 đồng/ trường hợp.

+ Túi quà tết cho các văn phòng Đại diện trực thuộc từ : 700.000 đồng - 1.000.000 đồng/Đại diện.

+ Chi tiếp xúc trước và sau Tết âm lịch: 100.000 đồng - 300.000 đồng/người

- Chi nghỉ mát: 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người

- Chi ngày thương binh liệt sĩ: 200.000 đồng - 300.000 đồng/người

- Chi họp mặt cán bộ hưu trí hàng năm: 300.000 đồng - 500.000 đồng/người/năm.

+ Chi mua tặng phẩm cho cán bộ lãnh đạo trong ngành và CBCNV trong cơ quan về nghỉ chế độ hưu trí: 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

+ Chi mua tặng phẩm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hoặc đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: 500.000 đồng - 1.500.000 đồng.

+ Chi mua tặng phẩm cho CBCNV của cơ quan và đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập đơn vị hoặc đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: 100.000 đồng - 300.000 đồng.

· Các khoản chi khác tùy theo tình hình cụ thể do Giám đốc qui định cụ thể.

2. Chi quỹ khen thưởng

a) Chi các ngày lễ, tết:

- Chi ủng hộ cho các đơn vị trong ngành đã phối hợp tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, mức chi 1.000.000 - 20.000.000 đồng.

- Chi tết Dương lịch: 200.000 - 500.000 đồng/người

- Chi tết Âm lịch: Thưởng cho CBCNV: 1.000.000 - 5.000.000 đồng/người.

- Chi thành lập QĐND 22/12 cho CBCNV đã tham gia lực lượng vũ trang: 100.000 đồng/người.

- Chi tết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cháu có thành tích trong học tập: 50.000 - 100.000 đồng/cháu là con CBCNV trong đơn vị.

- Chi ngày lễ 30/4, 1/5:  200.000 - 300.000 đồng/người.

- Chi Quốc khánh 2/9:  200.000 - 300.000 đồng/người.

- Chi ngày thành lập Cảng vụ ĐTNĐKVI: 300.000 - 500.000 đồng/người.

- Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3:  100.000 đồng/người.

- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10:  100.000 đồng/người.

b) Chi khen thưởng:
- Khen thưởng: Thực hiện theo Nghị định 42/2001/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng cụ thể như sau:

b.1  Các danh hiệu

* Đối với cá nhân:
- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung;

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung;

* Đối với tập thể:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.
- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung.
- Danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 24,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng cờ và được thưởng 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

* Huân chương các loại:

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại được tặng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- “Huân chương Sao vàng”:  46,0 lần mức lương tối thiểu chung.
- “Huân chương Hồ Chí Minh”:  30,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất: 15,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương độc lập” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì: 12,5 lần mức lương tối thiểu chung.

-  “Huân chương độc lập” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba: 10,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương lao động” hạng nhất, “Huân chương Chiến công” hạng nhất, “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất: 9,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương lao động” hạng nhì, “Huân chương Chiến công” hạng nhì, “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương lao động” hạng ba, “Huân chương Chiến công” hạng ba,“Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng ba, “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại, được tặng thưởng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp 2 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân qui định tại khoản 1 Điều này.

b.2  Hình thức khen thưởng

* Bằng khen, giấy khen:
- Đối với cá nhân:

+ “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

+ “Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng Bằng và được thưởng gấp 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Cá nhân được tặng giấy khen qui định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 74 Luật thi đua khen thưởng được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã được kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương tối thiểu chung.

- Đối với tập thể:

+ “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng Bằng và được thưởng gấp 2 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân qui định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này.

+ Tập thể được tặng giấy khen các cấp được kèm theo mức tiền thưởng gấp 2 lần 

 tiền thưởng đối với cá nhân qui định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này.

* Huy chương, Kỷ niệm chương:
-  Đối với cá nhân:

+ Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng khen, Huy chương và  được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban ngành, đoàn thể trung ương được tặng Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và  được thưởng không quá 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Đối với tập thể:

+ Giải nhất tập thể Cảng vụ viên giỏi cấp Cục: 500.000 - 1.000.000 đồng/ tập thể

+ Giải nhì tập thể Cảng vụ viên giỏi cấp Cục: 300.000 - 500.000 đồng/ tập thể.

+ Giải ba tập thể Cảng vụ viên giỏi cấp Cục: 250.000 - 350.000 đồng/ tập thể.

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Cục đạt giải khuyến khích toàn đoàn: 200.000 - 300.000 đồng/ tập thể.

-  Đối với cá nhân:

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Cục đạt giải nhất:  500.000 đồng/người.

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Cục đạt giải nhì:  300.000 đồng/người.

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Cục đạt giảiba:  150.000 đồng/người.

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Cục đạt giải khuyến khích:  100.000 đồng/người.

+ Cảng vụ viên giỏi cấp Đại diện đạt giải nhất:  100.000 đồng/người.

-  Văn hóa văn nghệ:

+ Giải nhất tập thể: 300.000 đồng/tập thể.

+ Giải nhì tập thể: 200.000 đồng/tập thể.

+ Giải ba tập thể: 150.000 đồng/tập thể.

+ Giải nhất cá nhân: 200.000 đồng/ người.

+ Giải nhì cá nhân: 150.000 đồng/ người.

+ Giải ba cá nhân: 100.000 đồng/ người.

- Thể thao:

+ Giải nhất tập thể: 300.000 đồng/tập thể.

+ Giải nhì tập thể: 200.000 đồng/tập thể.

+ Giải ba tập thể: 150.000 đồng/tập thể.

+ Giải nhất cá nhân: 200.000 đồng/ người.

+ Giải nhì cá nhân: 150.000 đồng/ người.

+ Giải ba cá nhân: 100.000 đồng/ người.

b.3  Khen thưởng của Công đoàn

Đối với tổ chức Công đoàn khen thưởng thực hiện theo Quyết định số: 186/QĐ-CĐN ngày 25/4/2001 của Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam về việc ban hành quy định khen thưởng và thông số chấm điểm đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở của Công đoàn GTVT Việt Nam:

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN:


+ Toàn diện:   5.000.000 đồng.
+ Chuyên đề:  3.000.000 đồng.

- Cờ thi đua của CĐ GTVTVN:

+ Toàn diện:   3.000.000 đồng.
+ Chuyên đề:  2.000.000 đồng.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN:

* Toàn diện:   

- Tập thể :     1.400.000 đồng.
           
- Cá nhân:       700.000 đồng.

* Chuyên đề:   

- Tập thể :     1.000.000 đồng.

                       - Cá nhân:       500.000 đồng.      
- Bằng khen lao động sáng tạo:  1.000.000 đồng.
- Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, vì sự nghiệp GTVT, vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam: 400.000 đồng.

- Bằng khen của CĐ GTVTVN:
* Toàn diện:   

- Tập thể :      800.000 đồng.
           
- Cá nhân:      400.000 đồng.

* Chuyên đề:   

- Tập thể :      600.000 đồng.

                     - Cá nhân:      300.000 đồng

- Giấy khen:
            - Tập thể :      600.000 đồng.

            - Cá nhân:      300.000 đồng.

3. Chi quỹ phát triển sự nghiệp.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền mua sắm tài sản như ô tô, nhà cửa, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng văn phòng Đại diện và các tổ trực thuộc.

4. Chi khác.
Chi theo thực tế được duyệt trên cơ sở chế độ hiện hành. Tuy nhiên, hàng tháng đơn vị sẽ chi tiền chè nước cho các Đại diện trong Đơn vị với mức chi là: 100.000 đồng/tháng/đơn vị. Các trường hợp khác căn cứ vào tình hình thực tế do Giám đốc quyết định.

         - Chi từ nguồn cấp lại công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGTĐTNĐ.

         - Chi thưởng cho các tập thể, các nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và trang sắm thiết bị phục vụ cho công tác đảm bảo TTATGTĐTNĐ không quá 70% tổng số tiền được duyệt cấp lại.

         - Chi tiếp xúc các đơn vị liên ngành có liên quan không quá 15% tổng số tiền được duyệt cấp lại.

- Chi công tác in ấn và tuyên truyền không quá 15% tiền cấp lại.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa đúng, chưa đủ, chưa phù hợp  đề nghị bằng văn bản gửi phòng TC-KTKH tập hợp trình Giám đốc xem xét để bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

                                                Hải Phòng ngày  01 tháng 02 năm 2013
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